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TOM TAT

Nghién ctru dwoc thwe hién tai cac co’ s& chin nudi lon thudc Cong ty cbé phan Gidng Chin nubi
Béc Giang va Trai thyc hanh Trwong Cao didng Néng - Lam trong nam 2009 va 2010 nham danh gia
kha nang sinh trwéng cta cac con lai thudéc cac td hop lai gitra nai lai F4(LY), F4(YL) phéi gidng véi
lon dwe Duroc va L19 (dong Duroc trang cé ngudn gdc tir Cong ty PIC). Thi nghiém dworc tién hanh
lam 3 dot, mdi t6 hop lai trong dot | va Il 1a 30 ca thé, dot lll 1a 40 ca thé. Téng sé lon theo déi cia moi
cong thirc lai 1a 100 con. Két qua cho thay, cac td hop lai & 165 ngay tudi cé khéi lwong 91,7 - 94,3
kg/con, tang khéi lweng trung binh trong th&i gian nuéi thit tir: 680 - 702 g/ngay, tiéu tén thirc an cho
moi kg ting khdi lwong: 2,7 - 2,8 kg. Té hop lai D(LY) kha nidng sinh tredng tét nhét, tiéu tén thirc
an/kg tang khéi lwong thap nhat, tiép dé la té hop lai D(YL), L19(LY) va thap nhét la t& hop lai L19(YL).

T khoa: Kha nang sinh trwéng, lon lai, Ion thit.

SUMMARY

This study was performed at Bac Giang Pig Breed Company and the experiment farm of Agro-
Forestry College in 2009 and 2010 to avaluate growth peformance of crossbreds resulted from F1 (LY)
and F1 (YL) sows and Duroc and L19 (white Duroc originated from PIC Company) boars. The
experiment was executed three times, each crossbred in the first and second time included 30
individuals and 40 individuals in the third time. The total of experimental pigs were 100 heads per
crossbred. The results showed that all four crossbreds reached 91.7 — 94.3 body weights at 165 days
old, average daily gain (ADG): 680 — 702 g, feed conversion ratio (FCR): 2.7 - 2.8 kg. The D(LY)
crossbred had the highest ADG, the lowest FCR and then D(YL), L19(LY) and L19(YL).

Key words: Fattening pig, growth performance, pig crossbred.

1. DAT VAN DE

Trong nhiing ndm gan day, mot s6 dong,
gidng lon ngoai st dung trong san xuat chian
nudi lon 6 nudc ta da gép phan nang cao
ning suit va chat lugng thit. Phung thi Van
va cs. (2001), Truong Hitu Ding va cs. (2004)
da thong bao két qua theo dsi sinh trudng
cta t6 hop lai 3 gidng gitia duc Duroc phoi
v6i nai F1 (Yorkshire va Landrace). Nguyén
Van Thang va Ping Vi Binh (2006) da cong

bd nang suat sinh san va téc do sinh truéng
cua t6 hop lai gitia duc Duroc, Piétrain va
nai F1 (Yorkshire va Landrace). Viéc su
dung duc giong Duroc trong cac t6 hdp lai
dang tré nén kha phd bién trong san xudt
chin nudi § nhiéu dia phuong. Kha ning san
xuét cta té hop lai giia duc Duroc ciing nhu
dong L19 (Duroc tring) cia Céng ty PIC véi
nai F1 (Landrace x Yorkshire) va F1
(Yorkshire x Landrace) da dugc theo doi
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danh gia tai Xi nghiép Chan nuéi Dong Hiép
Hai Phong (Ping Vi Binh va cs., 2005) ciing
nhu tai tinh Vinh Phic (Phan Van Hung va
Dang Vi Binh, 2008).

Muc dich nghién ctu nay nhdm danh
gia kha ning sinh trudng cta bon té hop lai
gitta duc Duroc, LL19 v6i nai F; (Landrace x
Yorkshire) va F; (Yorkshire x Landrace).

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién ctru

St dung con lai bat dau nuéi thit ldc 60
ngay tudi va két thic lic 165 ngay tudi cua 4
t6 hop lai:

- Duc Duroc phéi giéng véi nai F1
(Landrace x Yorkshire): D (LY)

- Duc Duroc phéi giéng véi nai F1
(Yorkshire x Landrace): D (YL)

Duc L19 phéi giong véi nai F1
(Landrace x Yorkshire): L19 (LY)
Duc L19 phéi gibng véi nai F1

(Yorkshire x Landrace): L19 (YL)

Thic an cho ca 4 t6 hgp lai: giai doan ti
20 dén 50 kg c6 ty lé protein tho 17% va
3.050 kcal ME/kg; giai doan tit 50 kg dén khi
két thic thi nghiém c6 ty 1é protein tho 15%
va 2.950 kcal ME/kg.

Dia diém nudi theo ddi lon thit: Cong ty
¢6 phan Giéng Chan nubdi Béc Giang va Trai
thuc hanh Trudng Cao ddng Nong-Lam.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Thi nghiém dugc bé tri theo phuong phap
phan 16 so sanh va dudc lap lai 3 1an. S6 logn
thi nghiém ctia mdi t6 hop lai 6 1an 1 va 2 1a
30, 1an 3 14 40 con. Téng s6 lon theo ddi cua
mbi t6 hgp lai 14 100 con, ty 1& duc : cai 1a 1:1.
Gitia cac t6 hop lai ddng déu vé do tudi, thic
an va diéu kién cham séc nudi dudng, tiém
phong va vé sinh phong bénh.

CAc chi tiéu theo ddi bao gbm:

- Can khéi lugng tiing con vao sang sém
khi chua cho &n vao cac ngay tudi: 60, 90,
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120, 150 va 165. Tinh d0 sinh trudng tich
lu§, d6 sinh trudng tuyét déi ctia cac t6 hop
lai qua cac thoi diém theo di.

- Theo d5i khéi lugng thtc an da su
dung cta ting t6 hop lai. Tinh tiéu ton thic
an trung binh cho mdi kg ting trong qua cac
thoi diém theo dai.

S6'liu duge xt 1y bang phan mém Excel
2003 va Minitab 14 tai B6 mon Di truyén-
Giong vat nuéi, Khoa Chin nudi va Nudi
trong thuy san, Truong Pai hoc Nong nghiép
Ha Noi.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Khéi lugng cta cac t6 hop lai

Cac sb lidu 6 bang 1 cho thay, khoi lugng
ldc 60 ngay tudi cia cac t6 hop lai & ca 3 dot
thi nghiém déu tuong duong nhau (P>0,05).
Trong 2 dg¢t thi nghiém I va II, chénh léch
khéi lugng gitia ba t6 hop lai: D (LY), D (YL)
va L19 (LY) v6i L19 (YL) thé hién mot cach
ro rét ldc 150 ngay tudi (P<0,05); hai t6 hop
lai D (LY) va D (YL) c6 khéi lugng cao hon
hai t6 hgp lai L19 (LY) va L19 (YL) & 165
ngay tudi (P<0,05). Trong dot thi nghiém 3,
chénh léch khoi lugng gitia cac t6 hgp lai D
(LY), D (YL) va L19 (YL) véi L19 (LY) thé
hién rd rét ngay tit 90 ngay tudi (P<0,05).
K&t thic nubi thit & 165 ngay tudi, hai t6 hop
lai D (LY) va D (YL) dat khéi lugng tuong
duong nhau (P>0,05), hai t8 hgp lai L19 (LY)
va L19 (YL) cling c6 khéi lugng tuong duong
nhau (P>0,05).

Tinh chung cd 3 dot thi nghiém, tai 90
ngay tudi xuét hién su chénh léch ro rét gita
t6 hop lai L19 (YL) v6i ba t6 hop lai kia
(P<0,05), nhung tai 120 ngay tuéi lai khong
xuét hién hién tugng nay. Chénh léch rd rét
gitia cac t6 hop lai duge duy tri & 150 va 160
ngay tudi. Két thic thi nghiém & 165 ngay
tudi, t6 hop lai D(LY) c6 khéi lugng cao nhét,
tiép dén 1a D(YL), chénh léch giiia hai t6 hgp
lai stt dung duc Duroc 1a 16 rét (P<0,05). Hai t6
hop lai st dung duc L19 c6 khéi lugng tuong
duong nhau (P>0,05) va th4p hon rd rét so véi
hai t8 hop lai stt dung duc Duroc (P<0,05).
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Dang Vi Binh va cs. (2005) cho biét cac
t6 hop lai D (LY), D (YL), L19 (LY) va L19
(YL) nudi tai Xi nghiép Chan nudi Déng
Hiép Hai Phong c6 khéi lugng lic 157 ngay
tudi dao dong trong khoang 76 dén 82 kg,
thdp hon so véi cac liéu tucng tng trong
bang 1. Phan Xuin Hao va Hoang Thi Thuy
(2009) cho biét, két thic nudi thit & 159 ngay
tudi, t6 hop lai PiDu (LY) c¢6 khéi luong la
92,92 + 0,45 kg, tuong ducng véi cac so liéu
thu dudc trong thi nghiém nay.

Theo Phan Van Hung va Pang Vi Binh
(2008), khéi lugng ldc 150 ngay tudi dat cao

nhat d6i v6i t6 hop lai D (LY), tiép d6 1a D
(YL), L19 (LY) va thap nhat 1a L19 (YL).
Khéi lugng lgn 6 150 ngay tudi ctia cac td hop
lai trong thi nghiém ctia chiing tdi cao hon so
véi cac két qua thu duge déi véi cac t8 hgp
lai tuong ting cta Phan Vin Hung va Dang
Vi Binh (2008). Tuy nhién, Pidng Vi Binh
va cs. (2005) trong thi nghiém theo doi tai
Xi nghiép Chan nudi Péng Hiép lai nhan
thay: cac t6 hop lai D (LY), D (YL), L19
(LY) va L19 (YL) c6 khéi lugng lic 157
ngay tudi tuong tng la: 81,78; 76,24; 77,57
va 76,35 ke.

Bang 1. Khéi lugng lon thi nghiém tai cac thoi diém theo doi (kg)

D (LY) D (YL) L19 (LY) L19 (YL)
Pot TN Ngay tubi — — — —

X SE X SE X SE X SE

60 20,58 0,17 20,39 0,21 2028 014 2023 0,15

90 38,15 0,26 37,67 0,30 37,92 028 37,85 0,32

(n=|30) 120 59,28 0,45 58,55 0,48 59,15 040 5897 045

150 82,27° 0,41 81,45° 044  81,10° 034 8078 035

165 94,22° 0,41 92,80° 0,49 91,95° 0,36 91,88 0,38

60 20,62 0,17 20,54 0,20 2051 015 20,16 0,14

90 38,58 0,26 38,13 0,25 3848 028 37,95 0,33

(n=”30) 120 59,33 0,42 59,22 0,38 59,72 042 5893 043

150 82,60° 0,40 82,02° 038  8193° 042 8082° 036

165 94,25° 0,40 93,57 037 9277 038 91,73 037

60 20,53 0,14 20,50 0,18 2021 014 2035 014

90 38,60° 0,23 38,53 023  37,60° 027 37,75 0,29

(nl|4|10) 120 59,61° 0,36 58,83 036  5825° 0,37 5843 0,39

150 82,59° 0,33 81,78® 035 8055 035 8045 0,33

165 94,40° 0,34 93,84° 035  9241° 036 91,55° 0,33

60 20,57 0,09 20,48 0,11 2033 011 20,26 0,08

90 38,46 0,14 38,15° 015 37,98 015 37,84° 0,18

(E,T:gg) 120 59,43 0,23 58,86 0,23 58,99 023 5874 0,24

150 82,50° 0,22 81,75® 022  81,16® 022 80,66° 0,20

165 94,30° 0,22 93,45° 023  9241° 023 91,71° 0,21

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh trén ciing mét hang néu cé cac chit cdi khde nhau la sai khéc cé y nghia

théng ké (P<0,05)
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3.2. Tang khéi lugng cta cac t6 hgp lai

Bang 2 cho th4y, trong dgt thi nghiém I
va II, chénh léch vé toc do tang khéi luong
gitta céc t6 hogp lai xuédt hién tit thang nuéi
tht ba (P<0,05), trong dé cac t6 hop lai st
dung duc Duroc c¢é toc dd tang khéi luong cao
hon céc t6 hop lai st dung duc L19. Trong
dot thi nghiém tha ba, xu hudéng nay xuit
hién ngay tit thang nudi thd nhat tré di
(P<0,05).

Mtc d6 chénh léch vé ting khéi lugng
trung binh trong toan bd thdi gian nudi (t
60 t6i 165 ngay) gitia hai t6 hgp lai D (LY)
va D (YL) 1a r6 rét trong dgt thi nghiém I
(P<0,05), tuy nhién sai khac gitia hai t8 hop
lai nay 1a khong c6 § nghia théng ké trong
dgt thi nghiém II va III (P>0,05). Trong dgt
thi nghiém III, t6 hop lai L19 (YL) c¢6 mtc
tdng khoi lugng trung binh th&p hon ro rét
so véi cac t6 hop lai D (LY), D (YL) va L19
(LY) v61 P<0,05. Tuy nhién, trong cac dgt
thi nghiém I va II, chénh léch gitta L.19 (YL)

v6i D (YL) va L19 (LY) 1a khéng c6 ¥ nghia
thong ké (P>0,05).

Tinh chung cho ca 3 dgt thi nghiém, bt
dau tir thang nuoi thi ba, téc do ting trong
caa céc t6 hop lai D(LY) va D(YL) cao hon r6
rét so véi 2 t6 hop lai L19(LY) va L19(YL) véi
P<0,05. Téang trong trung binh trong toan bo
thdi gian nudi dat cao nhat la t6 hop lai
D(LY), tiép dén 1a D(YL), L19(LY) va thap
nhét 14 L19(YL). Sai khac gitia c4c t6 hop lai
nay la c6 y nghia théng ké (P<0,05). Su
chénh léch gitia cic t6 hop nay nay ciing da
duge Phan Vian Hung va Ding Vi Binh
(2008) nhan th4iy khi theo doi tai Vinh Phiic.

Nhin chung, miic ting khéi lugng trung
binh cta cac t6 hop lai trong ca 3 dot thi
nghiém dao doéng trong khoang 680 t6i 700
g/ngay, cao hon so véi cac t6 hop lai tuong ting
tai Xi nghiép Chan nudi Dong Hiép Pang Vi
Binh va CS., 2005), tucng duong véi cac td
hop lai DLY) va LLY) nudi tai mot sb trang
trai chén nudi ¢ Luc Ngan, Bic Giang (Vi
Pinh Tén va Nguyén Céng Oanh, 2010).

Bang 2. Tang khai lugng trung binh 1gn ctia thi nghiém (g/ngay)

Giai doan D (LY) D (YL) L19 (LY) L19 (YL)

Bot TN (ngay tudi) X SE X SE X SE X SE
60 — 90 585,67 4,48 575,89 415 587,78 532 587,33 6,34

91-120 704,44 7,28 696,11 6,86 707,78 575 703,89 5,34

(n='30) 121-150 766,11° 411  763,33% 495 73167 4,18 727,22° 573
151 - 165 796,67° 4,33  756,67° 8,17  723,33° 6,01 740,00 7,56

60 — 165 701,30° 2,43  689,62° 2,78  68254° 210 68241° 234

60 — 90 598,67 435 586,44 326 599,11 4,80 593,00 7,15

91-120 691,67 6,38 702,78 6,64 707,78 558 699,44 5,56

(n="30) 121-150 775,56° 3,37 760,000 580  740,56° 345 72944° 522
151 — 165 776,67° 3,96 770,00 9,77  722,22° 804 727,78 10,12

60 — 165 701,217 2,28  69549™ 198  688,16° 227 681,65 2,31

60 — 90 602,25° 3,95  600,92° 3,60 579,58° 4,92 580,08° 5,96

91-120 700,42° 522  676,67° 578 688,33 463 689,17° 5,01

(nlIAIfO) 121-150 765,83° 348  76500° 6,48  743,33° 342 73417° 4,30
151 - 165 787,50° 3,71  804,17° 10,55 790,83% 547  740,00° 6,34

60 — 165 703,50° 2,01 698,48 200 687,62° 214 678,12° 1,96

60 — 90 596,20 2,53 589,07 2,37 583,18 2,39 586,13 3,73

91-120 699,00 3,58 690,33 3,82 700,17 3,83 696,67 3,10

(gi‘;‘gg) 121-150 768,83° 2,14  763,00° 343 7391 1Z 3,52 730,67: 2,88
151 - 165 787,00° 2,41 77967 6,01 749,83° 593 736,33 4,55

60 — 165 702,15° 1,28  694,92° 1,34  686,39° 1,34 68047° 1,26

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh trộn ciing một hang nộu cộ cdc chir cdi khdc nhau la sai khộc cộ ¥ nghia thong ké

(P<0,05)
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3.3. Tiộu ton thic an trộn 1 kg ting trong
cua cac t6 hop lai

86 lidu trong cac hinh 1, 2, 3, 4 va bang
3 cho thdy, trong cd 3 dgt thi nghiém, tiéu
ton thiic An cho mdi kg ting khéi lugng déu
tang dan theo thdi gian nudi d6i véi tat ca 4
t6 hgp lai. Mic tiéu tén thic an tinh chung
cho ca 3 dgt thi nghiém ctaa cac té hgp lai.
Trong 2 thang nudi dau tién (60 téi 90 ngay
tudi va 91 dén 120 ngay tudi), mic tang khoi
lugng khong c6 su khéc biét ro gita cac td
hop lai, vi vay tiéu ton thic &n cho méi kg
tang khéi lugng ctia cac t6 hop lai chua cé
khac biét nhiéu. Trong thang nuéi thi ba va
nta thang nuéi thi tu (121 - 150 va 151 -
165 ngay tudi), cung véi su chénh léch mic
ting trong cua cac t6 hgp lai da duge phan
tich & trén, tiéu ton thic an cho mdi kg tang
khéi lugng caa céc t6 hop lai da c6 su chénh
léch r6: t6 hop lai nao c6 mic tiang khoi
lugng nhanh hon, tiéu tén thic an cho méi
kg tang khoi lugng ciing thap hon.

Miic tiéu ton thic an cia cac td hop lai
dao dong trong khoang 2,7 dén 2,8 kg cho
mbi kg tang khéi lugng. Mic tiéu ton thic
an trung binh trong thoi gian nubi thit
trong thi nghiém nay th4p hon so véi théng
bado cia Nguyén Van Thing va DPiang Va
Binh (2006) d6i v6i hai t6 hop lai gitta nai
Fl(Landrace x Yorkshire) phéi giéng véi
duc Duroc va Piétrain (tuong tng 3,05 va
3,00 kg), tuong duong véi két qua ma Phan
Xuan Hao va Hoang Thi Thuy theo doi trén
con lai gitia dyc PiDu va nai F1(Landrace x

Yorkshire) (2,68 kg), cling nhu véi két qua
theo déi cac t6 hgp lai gitta nai F1(Landrace
x Yorkshire) phéi gidng véi duc Duroc va
duc Landrace nudi tai cac néng ho 6 Bic
Giang tuong tng 2,72 va 2,75 kg (Vi Dinh
Téon va Nguyén Coéng Oanh, 2010). Tuy
nhién, mtc tiéu tén thtc an trong thoi gian
nubi thit trong thi nghiém nay cao hon mot
chiit so véi mtic tiéu tén thic dn theo déi
trén 4 t6 hgp lai tuong tu ctia Phan Vian
Hung va DPang Vi Binh (2008) tai Vinh
Phic (tu 2,45 dén 2,51 kg), ciing nhu cac
két qua thu dugc cia Ding Vi Binh va cs.
(2005) tai Xi nghiép Chan nuéi Pong Hiép
Hai Phong (tu 2,40 dén 2,61 kg).

Tinh chung cho toan bd thdéi gian nudi
thit, mtc tiéu ton thic &n thap nhat 1a t6
hop lai D(LY) 2,69 kg; tiéu ton thic &n ting
dan & cac t6 hop lai D(YL) va L19(LY), tuong
tng 2,73 va 2,76 kg; cao nhit 1a t6 hop lai
L19(YL) 2,79 kg. Theo dai cia Dang Vit Binh
va cs. (2005) tai Xi nghiép Chan nuoi Péng
Hiép Hai Phong cling thu dugc két qua
tuong tu: céc t6 hgp lai L19(LY) va L19(YL)
c6 mtc tiéu ton thic &n tuong tng 1a 2,56 va
2,61 kg/kg tang khoi luong, trong khi d6 hai
t6 hop lai DLY) va D(YL) déu c6 miic tiéu
ton 1a 2,4 kg. Khuynh huéng nhu vay ciing
dugc nhan th4iy trong nghién ctu cua Phan
Vian Hung va Dang Vi Binh (2008) tai Vinh
Phic. Cac tac gia nay cho biét, tiéu ton thiic
an/kg tang khéi lugng ctiia cac t6 hgp lai
DY), D(YL), L19(LY) va L19(YL) tuong
ung la 2,45; 2,49; 2,50 va 2,51.
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Hinh 3. Tiéu t6n thiic an dgt thi nghiém III

Hinh 4. Tiéu t6n thic in ca 3 dot thi nghiém

Bang 3. Tiéu t6n thitc 4n (kg TA/ kg tang khéi luong) chung cho ca 3 dgt thi nghiém

Giai doan D(LY) D(YL)  L19(LY)  L19(YL)
(ngay tudi) n=100  n=100 n =100 n =100
60 — 90 2,04 2,07 2,08 2,05
91-120 2,62 2,66 2,62 2,63
121 - 150 3,00 3,01 3,10 3,18
151 — 165 3,22 3,32 3,41 3,48
60 — 165 2,69 2,73 2,76 2,79

4. KET LUAN VA DE NGHI

Kha nang sinh trudng cta 4 t6 hgp lai
DY), D(YL), L19(LY) va L19(YL) déu kha
t6t. Lon thit 6 165 ngay tudi c6 khoi luong
trung binh 91,7 - 94,3 kg/con, ting khoi
lugng trung binh trong thoi gian nuéi thit tu:
680 - 702 g/ngay.

T8 hop lai D(LY) c6 khéi lugng lic 165
ngay tudi cao nhét, tang khéi lugng trung
binh trong thoi gian nuoéi nhanh nhat, tiép
d6 1a t6 hop lai D(YL), L19(LY) va th&p nhat
12 t6 hop lai L19(YL).

Ca 4 t6 hop lai déu c6 mic tiéu tén thic
an trung binh cho méi kg ting khéi lugng
trong thoi gian nuéi thit tuong do6i thap: 2,7 -
2,8 kg. T8 hop lai D(LY) c6 miic tiéu tén thic
an th&p nh4t, tiép d6 1a t6 hop lai D(YL),
L19(LY) va cao nh4t 1a td hop lai L19(YL).
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÁC Tổ HỢP LAI GIỮA NÁI LAI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE), F1 (YORKSHIRE  x LANDRACE) PHỐI GIỐNG VỚI LỢN ĐựC DUROC Và L19

Growth Performance of Crossbred Pigs Resulted from F1 (Landrace ( Yorkshire)
and F1 (Yorkshire ( Landrace) Sows and Duroc or L19 Boars


Đoàn Văn Soạn1, Đặng Vũ Bình2

1 Trường Cao đẳng Nông-Lâm Bắc Giang
 2 Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên hệ: 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang và Trại thực hành Trường Cao đẳng Nông - Lâm trong năm 2009 và 2010 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các con lai thuộc các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc trắng có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành làm 3 đợt, mỗi tổ hợp lai trong đợt I và II là 30 cá thể, đợt III là 40 cá thể. Tổng số lợn theo dõi của mỗi công thức lai là 100 con. Kết quả cho thấy, các tổ hợp lai ở 165 ngày tuổi có khối lượng 91,7 - 94,3 kg/con, tăng khối lượng trung bình trong thời gian nuôi thịt từ: 680 - 702 g/ngày, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng: 2,7 - 2,8 kg. Tổ hợp lai D(LY) khả năng sinh trưởng tốt nhất, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp nhất, tiếp đó là tổ hợp lai D(YL), L19(LY) và thấp nhất là tổ hợp lai L19(YL).


Từ khoá: Khả năng sinh trưởng, lợn lai, lợn thịt.


SUMMARY


This study was performed at Bac Giang Pig Breed Company and the experiment farm of Agro-Forestry College in 2009 and 2010 to avaluate growth peformance of crossbreds resulted from F1 (LY) and F1 (YL) sows and Duroc and L19 (white Duroc originated from PIC Company) boars. The experiment was executed three times, each crossbred in the first and second time included 30 individuals and 40 individuals in the third time. The total of experimental pigs were 100 heads per crossbred. The results showed that all four crossbreds reached 91.7 – 94.3 body weights at 165 days old, average daily gain (ADG): 680 – 702 g, feed conversion ratio (FCR): 2.7 - 2.8 kg. The D(LY) crossbred had the highest ADG, the lowest FCR and then D(YL), L19(LY) and L19(YL).  


Key words: Fattening pig, growth performance,  pig crossbred. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm gần đây, một số dòng, giống lợn ngoại sử dụng trong sản xuất chăn nuôi lợn ở nước ta đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng thịt. Phùng thị Vân và cs. (2001), Trương Hữu Dũng và cs. (2004) đã thông báo kết quả theo dõi sinh trưởng của tổ hợp lai 3 giống giữa đực Duroc phối với nái F1 (Yorkshire và Landrace). Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) đã công bố năng suất sinh sản và tốc độ sinh trưởng của tổ hợp lai giữa đực Duroc, Piétrain và nái F1 (Yorkshire và Landrace). Việc sử dụng đực giống Duroc trong các tổ hợp lai đang trở nên khá phổ biến trong sản xuất chăn nuôi ở nhiều địa phương. Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa đực Duroc cũng như dòng L19 (Duroc trắng) của Công ty PIC với nái F1 (Landrace x Yorkshire) và F1 (Yorkshire x Landrace) đã được theo dõi đánh giá tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng (Đặng Vũ Bình và cs., 2005) cũng như tại tỉnh Vĩnh Phúc (Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình, 2008). 


Mục đích nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của bốn tổ hợp lai giữa đực Duroc, L19 với nái F1 (Landrace x Yorkshire) và F1 (Yorkshire x Landrace).


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Sử dụng con lai bắt đầu nuôi thịt lúc 60 ngày tuổi và kết thúc lúc 165 ngày tuổi của 4 tổ hợp lai:


- Đực Duroc phối giống với nái F1 (Landrace x Yorkshire): D (LY)


- Đực Duroc phối giống với nái F1 (Yorkshire x Landrace): D (YL)


- Đực L19 phối giống với nái F1 (Landrace x Yorkshire): L19 (LY)


- Đực L19 phối giống với nái F1 (Yorkshire x Landrace): L19 (YL)


Thức ăn cho cả 4 tổ hợp lai: giai đoạn từ 20 đến 50 kg có tỷ lệ protein thô 17% và 3.050 kcal ME/kg; giai đoạn từ 50 kg đến khi kết thúc thí nghiệm có tỷ lệ protein thô 15% và 2.950 kcal ME/kg. 


Địa điểm nuôi theo dõi lợn thịt: Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang và Trại thực hành Trường Cao đẳng Nông-Lâm.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp phân lô so sánh và được lặp lại 3 lần. Số lợn thí nghiệm của mỗi tổ hợp lai ở lần 1 và 2 là 30, lần 3 là 40 con. Tổng số lợn theo dõi của mỗi tổ hợp lai là 100 con, tỷ lệ đực : cái là 1:1. Giữa các tổ hợp lai đồng đều về độ tuổi, thức ăn và điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, tiêm phòng và vệ sinh phòng bệnh. 


Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm:


- Cân khối lượng từng con vào sáng sớm khi chưa cho ăn vào các ngày tuổi: 60, 90, 120, 150 và 165. Tính độ sinh trưởng tích luỹ, độ sinh trưởng tuyệt đối của các tổ hợp lai qua các thời điểm theo dõi.


- Theo dõi khối lượng thức ăn đã sử dụng của từng tổ hợp lai. Tính tiêu tốn thức ăn trung bình cho mỗi kg tăng trọng qua các thời điểm theo dõi. 


Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2003 và Minitab 14 tại Bộ môn Di truyền-Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Khối lượng của các tổ hợp lai


Các số liệu ở bảng 1 cho thấy, khối lượng lúc 60 ngày tuổi của các tổ hợp lai ở cả 3 đợt thí nghiệm đều tương đương nhau (P>0,05). Trong 2 đợt thí nghiệm I và II, chênh lệch khối lượng giữa ba tổ hợp lai: D (LY), D (YL) và L19 (LY) với L19 (YL) thể hiện một cách rõ rệt lúc 150 ngày tuổi (P<0,05); hai tổ hợp lai D (LY) và D (YL) có khối lượng cao hơn hai tổ hợp lai L19 (LY) và L19 (YL) ở 165 ngày tuổi (P<0,05). Trong đợt thí nghiệm 3, chênh lệch khối lượng giữa các tổ hợp lai D (LY), D (YL) và L19 (YL) với L19 (LY) thể hiện rõ rệt ngay từ 90 ngày tuổi (P<0,05). Kết thúc nuôi thịt ở 165 ngày tuổi, hai tổ hợp lai D (LY) và D (YL) đạt khối lượng tương đương nhau (P>0,05), hai tổ hợp lai L19 (LY) và L19 (YL) cũng có khối lượng tương đương nhau (P>0,05).


Tính chung cả 3 đợt thí nghiệm, tại 90 ngày tuổi xuất hiện sự chênh lệch rõ rệt giữa tổ hợp lai L19 (YL) với ba tổ hợp lai kia (P<0,05), nhưng tại 120 ngày tuổi lại không xuất hiện hiện tượng này. Chênh lệch rõ rệt giữa các tổ hợp lai được duy trì ở 150 và 160 ngày tuổi. Kết thúc thí nghiệm ở 165 ngày tuổi, tổ hợp lai D(LY) có khối lượng cao nhất, tiếp đến là D(YL), chênh lệch giữa hai tổ hợp lai sử dụng đực Duroc là rõ rệt (P<0,05). Hai tổ hợp lai sử dụng đực L19 có khối lượng tương đương nhau (P>0,05) và thấp hơn rõ rệt so với hai tổ hợp lai sử dụng đực Duroc (P<0,05). 

 Đặng Vũ Bình và cs. (2005) cho biết các tổ hợp lai D (LY), D (YL), L19 (LY) và L19 (YL) nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng có khối lượng lúc 157 ngày tuổi dao động trong khoảng 76 đến 82 kg, thấp hơn so với các liệu tương ứng trong bảng 1. Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thuý (2009) cho biết, kết thúc nuôi thịt ở 159 ngày tuổi, tổ hợp lai PiDu (LY) có khối lượng là 92,92 ( 0,45 kg, tương đương với các số liệu thu được trong thí nghiệm này.


Theo Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008), khối lượng lúc 150 ngày tuổi đạt cao nhất đối với tổ hợp lai D (LY), tiếp đó là D (YL), L19 (LY) và thấp nhất là L19 (YL). Khối lượng lợn ở 150 ngày tuổi của các tổ hợp lai trong thí nghiệm của chúng tôi cao hơn so với các kết quả thu được đối với các tổ hợp lai tương ứng của Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008). Tuy nhiên, Đặng Vũ Bình và cs. (2005) trong thí nghiệm theo dõi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp lại nhận thấy: các tổ hợp lai D (LY), D (YL), L19 (LY) và L19 (YL) có khối lượng lúc 157 ngày tuổi tương ứng là: 81,78; 76,24; 77,57 và 76,35 kg.


		Bảng 1. Khối lượng lợn thí nghiệm tại các thời điểm theo dõi (kg)


Đợt TN

		Ngày tuổi

		D (LY)

		D (YL)

		L19 (LY)

		L19 (YL)
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		SE



		I
(n=30)

		60

		20,58

		0,17

		20,39

		0,21

		20,28

		0,14

		20,23

		0,15



		

		90

		38,15

		0,26

		37,67

		0,30

		37,92

		0,28

		37,85

		0,32



		

		120

		59,28

		0,45

		58,55

		0,48

		59,15

		0,40

		58,97

		0,45



		

		150

		82,27a

		0,41

		81,45a

		0,44

		81,10a

		0,34

		80,78b

		0,35



		

		165

		94,22a

		0,41

		92,80a

		0,49

		91,95b

		0,36

		91,88b

		0,38



		II
(n=30)

		60

		20,62

		0,17

		20,54

		0,20

		20,51

		0,15

		20,16

		0,14



		

		90

		38,58

		0,26

		38,13

		0,25

		38,48

		0,28

		37,95

		0,33



		

		120

		59,33

		0,42

		59,22

		0,38

		59,72

		0,42

		58,93

		0,43



		

		150

		82,60a

		0,40

		82,02a

		0,38

		81,93a

		0,42

		80,82b

		0,36



		

		165

		94,25a

		0,40

		93,57ab

		0,37

		92,77bc

		0,38

		91,73c

		0,37



		III
(n=40)

		60

		20,53

		0,14

		20,50

		0,18

		20,21

		0,14

		20,35

		0,14



		

		90

		38,60a

		0,23

		38,53a

		0,23

		37,60b

		0,27

		37,75a

		0,29



		

		120

		59,61a

		0,36

		58,83a

		0,36

		58,25b

		0,37

		58,43a

		0,39



		

		150

		82,59a

		0,33

		81,78ab

		0,35

		80,55bc

		0,35

		80,45c

		0,33



		

		165

		94,40a

		0,34

		93,84a

		0,35

		92,41b

		0,36

		91,55b

		0,33



		Chung (n=100)

		60

		20,57

		0,09

		20,48

		0,11

		20,33

		0,11

		20,26

		0,08



		

		90

		38,46a

		0,14

		38,15a

		0,15

		37,98a

		0,15

		37,84b

		0,18



		

		120

		59,43

		0,23

		58,86

		0,23

		58,99

		0,23

		58,74

		0,24



		

		150

		82,50a

		0,22

		81,75ab

		0,22

		81,16bc

		0,22

		80,66c

		0,20



		

		165

		94,30a

		0,22

		93,45b

		0,23

		92,41c

		0,23

		91,71c

		0,21





          Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa
                         thống kê (P<0,05)


3.2. Tăng khối lượng của các tổ hợp lai


Bảng 2 cho thấy, trong đợt thí nghiệm I và II, chênh lệch về tốc độ tăng khối lượng giữa các tổ hợp lai xuất hiện từ tháng nuôi thứ ba (P<0,05), trong đó các tổ hợp lai sử dụng đực Duroc có tốc độ tăng khối lượng cao hơn các tổ hợp lai sử dụng đực L19. Trong đợt thí nghiệm thứ ba, xu hướng này xuất hiện ngay từ tháng nuôi thứ nhất trở đi (P<0,05). 


Mức độ chênh lệch về tăng khối lượng trung bình trong toàn bộ thời gian nuôi (từ 60 tới 165 ngày) giữa hai tổ hợp lai D (LY) và D (YL) là rõ rệt trong đợt thí nghiệm I (P<0,05), tuy nhiên sai khác giữa hai tổ hợp lai này là không có ý nghĩa thống kê trong đợt thí nghiệm II và III (P>0,05). Trong đợt thí nghiệm III, tổ hợp lai L19 (YL) có mức tăng khối lượng trung bình thấp hơn rõ rệt so với các tổ hợp lai D (LY), D (YL) và L19 (LY) với P<0,05. Tuy nhiên, trong các đợt thí nghiệm I và II, chênh lệch giữa L19 (YL) với D (YL) và L19 (LY) là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).


Tính chung cho cả 3 đợt thí nghiệm, bắt đầu từ tháng nuôi thứ ba, tốc độ tăng trọng của các tổ hợp lai D(LY) và D(YL) cao hơn rõ rệt so với 2 tổ hợp lai L19(LY) và L19(YL) với P<0,05. Tăng trọng trung bình trong toàn bộ thời gian nuôi đạt cao nhất là tổ hợp lai D(LY), tiếp đến là D(YL), L19(LY) và thấp nhất là L19(YL). Sai khác giữa các tổ hợp lai này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự chênh lệch giữa các tổ hợp này này cũng đã được Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) nhận thấy khi theo dõi tại Vĩnh Phúc.


Nhìn chung, mức tăng khối lượng trung bình của các tổ hợp lai trong cả 3 đợt thí nghiệm dao động trong khoảng 680 tới 700 g/ngày, cao hơn so với các tổ hợp lai tương ứng tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp (Đặng Vũ Bình và CS., 2005), tương đương với các tổ hợp lai D(LY) và L(LY) nuôi tại một số trang trại chăn nuôi ở Lục Ngạn, Bắc Giang (Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh, 2010).


		Bảng 2. Tăng khối lượng trung bình lợn của thí nghiệm (g/ngày)


Đợt TN

		Giai đoạn


(ngày tuổi)

		D (LY)

		D (YL)

		L19 (LY)

		L19 (YL)
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		I


(n=30)

		60 – 90

		585,67

		4,48

		575,89

		4,15

		587,78

		5,32

		587,33

		6,34



		

		91 – 120

		704,44

		7,28

		696,11

		6,86

		707,78

		5,75

		703,89

		5,34



		

		121 – 150

		766,11a

		4,11

		763,33a

		4,95

		731,67b

		4,18

		727,22b

		5,73



		

		151 – 165

		796,67a

		4,33

		756,67b

		8,17

		723,33c

		6,01

		740,00bc

		7,56



		

		60 – 165

		701,30a

		2,43

		689,62b

		2,78

		682,54b

		2,10

		682,41b

		2,34



		II


(n=30)

		60 – 90

		598,67

		4,35

		586,44

		3,26

		599,11

		4,80

		593,00

		7,15



		

		91 – 120

		691,67

		6,38

		702,78

		6,64

		707,78

		5,58

		699,44

		5,56



		

		121 – 150

		775,56a

		3,37

		760,00a

		5,80

		740,56b

		3,45

		729,44b

		5,22



		

		151 – 165

		776,67a

		3,96

		770,00a

		9,77

		722,22b

		8,04

		727,78b

		10,12



		

		60 – 165

		701,21a

		2,28

		695,49ab

		1,98

		688,16b

		2,27

		681,65bc

		2,31



		III


(n=40)

		60 – 90

		602,25a

		3,95

		600,92a

		3,60

		579,58b

		4,92

		580,08b

		5,96



		

		91 – 120

		700,42a

		5,22

		676,67b

		5,78

		688,33a

		4,63

		689,17a

		5,01



		

		121 – 150

		765,83a

		3,48

		765,00a

		6,48

		743,33b

		3,42

		734,17b

		4,30



		

		151 – 165

		787,50a

		3,71

		804,17a

		10,55

		790,83a

		5,47

		740,00b

		6,34



		

		60 – 165

		703,50a

		2,01

		698,48a

		2,00

		687,62b

		2,14

		678,12c

		1,96



		Chung


(n=100)

		60 – 90

		596,20

		2,53

		589,07

		2,37

		588,18

		2,39

		586,13

		3,73



		

		91 – 120

		699,00

		3,58

		690,33

		3,82

		700,17

		3,83

		696,67

		3,10



		

		121 – 150

		768,83a

		2,14

		763,00a

		3,43

		739,11b

		3,52

		730,67b

		2,88



		

		151 – 165

		787,00a

		2,41

		779,67a

		6,01

		749,83b

		5,93

		736,33b

		4,55



		

		60 – 165

		702,15a

		1,28

		694,92b

		1,34

		686,39c

		1,34

		680,47d

		1,26





Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
                       (P<0,05)


3.3. Tiêu tốn thức ăn trên 1 kg tăng trọng 
       của các tổ hợp lai


Số liệu trong các hình 1, 2, 3, 4 và bảng 3 cho thấy, trong cả 3 đợt thí nghiệm, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng đều tăng dần theo thời gian nuôi đối với tất cả 4 tổ hợp lai. Mức tiêu tốn thức ăn tính chung cho cả 3 đợt thí nghiệm của các tổ hợp lai. Trong 2 tháng nuôi đầu tiên (60 tới 90 ngày tuổi và 91 đến 120 ngày tuổi), mức tăng khối lượng không có sự khác biệt rõ giữa các tổ hợp lai, vì vậy tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng của các tổ hợp lai chưa có khác biệt nhiều. Trong tháng nuôi thứ ba và nửa tháng nuôi thứ tư (121 - 150 và 151 - 165 ngày tuổi), cùng với sự chênh lệch mức tăng trọng của các tổ hợp lai đã được phân tích ở trên, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng của các tổ hợp lai đã có sự chênh lệch rõ: tổ hợp lai nào có mức tăng khối lượng nhanh hơn, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng cũng thấp hơn.


Mức tiêu tốn thức ăn của các tổ hợp lai dao động trong khoảng 2,7 đến 2,8 kg cho mỗi kg tăng khối lượng. Mức tiêu tốn thức ăn trung bình trong thời gian nuôi thịt trong thí nghiệm này thấp hơn so với thông báo của Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) đối với hai tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối giống với đực Duroc và Piétrain (tương ứng 3,05 và 3,00 kg), tương đương với kết quả mà Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thuý theo dõi trên con lai giữa đực PiDu và nái F1(Landrace x Yorkshire) (2,68 kg), cũng như với kết quả theo dõi các tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối giống với đực Duroc và đực Landrace nuôi tại các nông hộ ở Bắc Giang tương ứng 2,72 và 2,75 kg (Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh, 2010). Tuy nhiên, mức tiêu tốn thức ăn trong thời gian nuôi thịt trong thí nghiệm này cao hơn một chút so với mức tiêu tốn thức ăn theo dõi trên 4 tổ hợp lai tương tự của Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) tại Vĩnh Phúc (từ 2,45 đến 2,51 kg), cũng như các kết quả thu được của Đặng Vũ Bình và cs. (2005) tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng (từ 2,40 đến 2,61 kg).


Tính chung cho toàn bộ thời gian nuôi thịt, mức tiêu tốn thức ăn thấp nhất là tổ hợp lai D(LY) 2,69 kg; tiêu tốn thức ăn tăng dần ở các tổ hợp lai D(YL) và L19(LY), tương ứng 2,73 và 2,76 kg; cao nhất là tổ hợp lai L19(YL) 2,79 kg. Theo dõi của Đặng Vũ Bình và cs. (2005) tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng cũng thu được kết quả tương tự: các tổ hợp lai L19(LY) và L19(YL) có mức tiêu tốn thức ăn tương ứng là 2,56 và 2,61 kg/kg tăng khối lượng, trong khi đó hai tổ hợp lai D(LY) và D(YL) đều có mức tiêu tốn là 2,4 kg. Khuynh hướng như vậy cũng được nhận thấy trong nghiên cứu của Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) tại Vĩnh Phúc. Các tác giả này cho biết, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của các tổ hợp lai D(LY), D(YL), L19(LY) và L19(YL) tương ứng là 2,45; 2,49; 2,50 và 2,51.




  Hình 1. Tiêu tốn thức ăn đợt thí nghiệm I      Hình 2. Tiêu tốn thức ăn đợt thí nghiệm II




  Hình 3. Tiêu tốn thức ăn đợt thí nghiệm III      Hình 4. Tiêu tốn thức ăn cả 3 đợt thí nghiệm


		Bảng 3. Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/ kg tăng khối lượng) chung cho cả 3 đợt thí nghiệm


Giai đoạn
(ngày tuổi)

		D(LY)


n =100

		D(YL)


n =100

		L19(LY)


n =100

		L19(YL)


n =100



		60 – 90

		2,04

		2,07

		2,08

		2,05



		91 – 120

		2,62

		2,66

		2,62

		2,63



		121 – 150

		3,00

		3,01

		3,10

		3,18



		151 – 165

		3,22

		3,32

		3,41

		3,48



		60 – 165

		2,69

		2,73

		2,76

		2,79





4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


Khả năng sinh trưởng của 4 tổ hợp lai D(LY), D(YL), L19(LY) và L19(YL) đều khá tốt. Lợn thịt ở 165 ngày tuổi có khối lượng trung bình 91,7 - 94,3 kg/con, tăng khối lượng trung bình trong thời gian nuôi thịt từ: 680 - 702 g/ngày.


Tổ hợp lai D(LY) có khối lượng lúc 165 ngày tuổi cao nhất, tăng khối lượng trung bình trong thời gian nuôi nhanh nhất, tiếp đó là tổ hợp lai D(YL), L19(LY) và thấp nhất là tổ hợp lai L19(YL).


Cả 4 tổ hợp lai đều có mức tiêu tốn thức ăn trung bình cho mỗi kg tăng khối lượng trong thời gian nuôi thịt tương đối thấp: 2,7 - 2,8 kg. Tổ hợp lai D(LY) có mức tiêu tốn thức ăn thấp nhất, tiếp đó là tổ hợp lai D(YL), L19(LY) và cao nhất là tổ hợp lai L19(YL).
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